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ý nghĩa thống kê so với những bệnh nhân có khối u 
có kích thước ≤ 50 mm. Bệnh nhân ung thư buồng 
trứng có kích thước khối u >150 mm có nồng độ CA 
125 trung bình là 351,2±39,51 U/ml. Kết quả nghiên 
cứu này của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của 
một số nghiên cứu khác. Tuy rằng giá trị CA 125 của 
các tác giả dưới đây có khác nhau theo tuỳ nghiên 
cứu nhưng họ đều khẳng định rằng khối u càng to và 
giai đoạn càng muộn thì nồng độ CA 125 càng cao. 
Năm 1986 Seppokivinen và cộng sự thấy CA125 tăng 
trên 35U/ml ở 149/160 (89,8%) bệnh nhân mà lâm 
sàng, chẩn đoán hình ảnh và tế bào học đã khẳng 
định có ung thư buồng trứng. Nồng độ CA125 trung 
bình là 83; 295, 791, và 2194U/ml tương ứng với giai 
đoạn lâm sàng ung thư buồng trứng ở gian đoạn I, II, 
III và IV [9]. Theo Kabawat và cộng sự, chỉ có 50% 
bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn I và II có 
ngưỡng CA 125 cao hơn 35U/ml nhưng ở giai đoạn II 
và IV có đến trên 80% bệnh nhân ung thư buồng 
trứng có CA 125 cao hơn 35U/ml [10]. Knawff nêu lên 
mối liên quan thuận chiều giữa giai đoạn của ung thư 
buồng trứng và nồng độ CA 125. Tác giả này cho biết 
ứng với giai đoạn I chỉ có 47% bệnh nhân ung thư 
buồng trứng có tăng nồng độ CA 125 trên 35U/ml, 
giai đoạn II có 64%, giai đoạn III có 66% và giai đoạn 
IV có đến 89% bệnh nhân ung thư buồng trứng có 
tăng nồng độ CA 125 trên 35U/ml [11]. Cũng theo 
Rustin thì nồng độ CA 125 tăng cao theo kích thước 
khối u, loại tế bào ung thư và vị trí ở cả 2 bên của 
buồng trứng nhưng không thay đổi theo tuổi, số con 
đã có, chỉ số khối cơ thể [6].  

Kết luận và kiến nghị 
Nồng độ CA 125 ở nồng độ trên 35 U/ml rất có giá 

trị trong chẩn đoán ung thư biểu mô buồng trứng. 
Nồng độ CA 125 tăng cao tỷ lệ thuận với các giai 
đoạn muộn của ung thư buồng trứng. Những bệnh 
nhân có kích thước ung thư buồng trứng càng cao và 
có khối u ở cả hai bên thì có nồng độ CA 125 càng 
cao. ứng dụng nồng độ CA 125 trong chẩn đoán ung 
thư buồng trứng giai đoạn sớm là hết sức quan trọng 
trong công tác điều trị ung thư buồng trứng.  
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Hiểu biết của người dân về các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản  

và lây truyền qua đường tình dục 
 

Nguyễn Minh Quang - Bệnh viện Da liễu Hà Nội 
Ngô Văn Toàn - Đại học Y Hà Nội 

Tóm tắt 
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực 

hiện trên 1459 cặp vợ chồng tuổi từ 15-49 và 1464 vị 
thành niên tuổi từ 15-19 tại 7 tỉnh trong toàn quốc sử 
dụng bộ câu hỏi để xác định hiểu biết của người dân 
về các bệnh NKĐSS/LTQĐTD, hậu quả và điều trị 
các bệnh này. Kết quả cho thấy: Kiến thức của người 
dân về các bệnh NKĐSS/LTQĐTD, hậu quả của 
bệnh cũng như về điều trị các bệnh này là thấp, đều 

dưới 60%, đặc biệt hiểu biết về hậu quả và điều trị 
bệnh đều dưới 50%. Các nguồn thông tin cho người 
dân chủ yếu là vô tuyến và đài. Nghiên cứu đề xuất 
việc tuyên truyền giáo dục sức khoẻ sinh sản và đặc 
biệt là truyền thông thay đổi hành vi cho người dân là 
rất quan trọng trong việc dự phòng và điều trị bệnh 
NK§SS/LTQ§TD. 

Từ khóa: hiểu biết, NKĐSS/LTQĐTD. 
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Summary 
The cross sectional design was applied in the 

research with structure questionnaire in 1459 men 
and women aged 15-49 and 1464 adolescents to 
describe their knowledge of RTI/STD in terms of 
causes, consequencies and treatment of these 
diseases in 7 provinces in 2006. Results show that 
their knowledge of these diseases was rather poor 
(less than 60%), especially knowledge of 
consequencies and treatment was too low. 
Information sources mainly are TV/radio. The 
research suggests increase of health education and 
behavioral change communication for community to 
prevent and treatment of these diseases. 

Keywords: knowledge of RTI/STD. 
Đặt vấn đề 
Tỷ lệ hiện mắc các bệnh NKĐSS/LTQĐTD tại 

cộng đồng là khá cao, một số nghiên cứu cho thấy tỷ 
lệ mắc các bệnh này thường dao động trong khoảng 
từ 50-70% [1,2]. Nguyên nhân gây bệnh cũng rất 
phức tạp, chủ yếu là do vi khuẩn và nấm. Hậu quả 
của bệnh NKĐSS/LTQĐTD tuy không nguy hiểm đến 
tính mạng nhưng thường ảnh hưởng đến sức khoẻ 
sinh sản và để lại các di chứng như vô sinh, nhiễm 
khuẩn cho thai nhi khi sinh đẻ và cũng có thể gây nên 
những di chứng cho thế hệ sau như nhiễm giang mai. 
Do vậy việc dự phòng, phát hiện sớm, điều trị sớm và 
triệt để có ý nghĩa rất quan trọng. Hiểu biết của người 
dân về các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản/lây 
truyền qua đường tình dục (NKĐSS/LTQĐTD), 
nguyên nhân của bệnh, hậu quả của bệnh và điều trị 
bệnh có thể giúp cho người dân phòng tránh và làm 
giảm tác hại của các loại bệnh này. Hiện nay, các 
nghiên cứu về hiểu biết, thái độ và thực hành về 
những bệnh NKĐSS/LTQĐTD còn chưa phổ biến và 
mang tính nhỏ lẻ. Năm 2005, Viện Da liễu Quốc gia 
đã tiến hành nghiên cứu tỷ lệ mắc các bệnh 
NKĐSS/LTQĐTD tại.. tỉnh và đã có tiến hành nghiên 
cứu các yếu tố nguy cơ của bệnh. Tuy nhiên, nghiên 
cứu chỉ đề cập đến tỷ lệ mắc chứ không đề cập đến 
hiểu biết của người dân [3]. Chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu này với mục tiêu mô tả kiến thức của 
người dân về bệnh NKĐSS/LTQĐTD, nguy cơ, hậu 
quả và điều trị các bệnh này tại cộng đồng. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: là các cặp vợ chồng trong 

độ tuổi sinh đẻ từ 15-49 tuổi và vị thành niên tuổi 15-
19 thuộc 7 tỉnh: Hà Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Kon 
Tum, Ninh Thuận, Tiền Giang và Bến Tre. Phương 
pháp nghiên cứu: Là một thiết kế nghiên cứu ngang 
mô tả, thiết kế KPC 2000+ được áp dụng cho nghiên 
cứu này. Cỡ mẫu nghiên cứu được tính theo công 
thức cho nghiên cứu mô tả, bao gồm 1459 cặp vợ 
chồng tuổi từ 15-49 và 1464 vị thành niên. Bộ câu hỏi 
phỏng vấn về các nguy cơ, tai biến trước, trong và 
sau khi sinh được sử dụng để thu thập các thông tin. 
Số liệu được kiểm tra hàng ngày nhằm đảm bảo tính 
chính xác và tin cậy. Số liệu được nhập và phân tích 
trên chương trình SPSS 10.0. Kết quả được trình được 
trình bày bằng tỷ lệ % gái trị p được sử dụng để so 
sánh giữa các nhóm người. 

Kết quả nghiên cứu 
Có ba bệnh phổ biến bao gồm bệnh phụ khoa, 

bệnh lậu và giang mai đã được đưa ra để đánh giá 
phạm vi hiểu biết của đối tượng về các bệnh 
NKĐSS/LTQĐTD. Kết quả phỏng vấn cho thấy có 
52,3% số đối tượng phỏng vấn biết đến cả ba bệnh 
này, trong đó phụ nữ và nam giới biết cả ba bệnh 
(59,6% và 57,6%) cao hơn so với VTN (39,9%). Sự 
khác biệt mang ý nghĩa thống kê với p<0,05. Còn 
23,4% số đối tượng phỏng vấn chưa nghe nói về 
chúng và không chênh lệch nhiều giữa 3 nhóm đối 
tượng. Tỷ lệ kể được từng loại bệnh dao động từ 63-
68%.  

Bảng 1. tỷ lệ % người kể được tên về các bệnh 
NKĐSS và LTQĐTD 

Bệnh Tổng Phụ 
nữ 

Nam 
giới 

Vị thành 
niên 

p 

Các bệnh phụ 
khoa 62,7 73,7 64,8 49,6 >0,05 

Bệnh lậu 68,4 65,5 73,0 66,6 >0,05 
Bệnh giang mai 66,0 63,5 69,2 65,2 >0,05 

Không biết 23,4 22,8 22,7 24,7 >0,05 
Biết 1 loại bệnh 8,6 11,3 5,2 9,2 >0,05 
Biết 2 loại bệnh 15,7 6,4 14,6 26,2 <0,05 
Biết 3 loại bệnh 52,3 59,6 57,6 39,9 <0,05 
Trong số những đối tượng biết ít nhất 1 trong 3 loại 

bệnh NKĐSS và LTQĐTD trên, đa số biết cả 3 lý do 
mắc bệnh, tỷ lệ phụ nữ và nam giới biết cả 3 lý do 
(62,4% và 62,4%) cao hơn so với vị thành niên 
(49,1%). Các lý do "Sinh hoạt tình dục với nhiều 
người mà không dùng bao cao su", “Sinh hoạt tình 
dục với người mắc bệnh mà không dùng bao cao su” 
và “Không giữ vệ sinh" được 76-80% các đối tượng 
phỏng vấn đồng ý. Không có sự khác biệt mang ý 
nghĩa thống kê về nguyên nhân gây bệnh giữa 3 
nhóm với p<0,05. 

Bảng 2. Tỷ lệ % người biết về các hậu quả của 
bệnh LTQĐTD đối với phụ nữ  

Hậu quả Tổng Phụ 
nữ 

Nam 
giới 

Vị thành 
niên 

p 

Viêm nhiễm kéo dài 43,6 35,7 40,2 55,2 <0,05 
Chửa ngoài tử cung 15,3 2,7 6,1 37,5 <0,05 

Vô sinh 45,5 26,7 43,3 66,9 <0,05 
Sảy thai/®Î non/trÎ  

thiếu cân 26,3 10,4 21,9 47,0 <0,05 

Lây nhiễm sang  
trẻ sơ sinh 

24,0 9,9 13,9 48,7 <0,05 

Tăng nguy cơ nhiễm HIV 26,4 8,2 12,5 59,2 <0,05 
Dễ bị ung thư tử cung 19,8 7,3 19,4 32,9 <0,05 

Khác 9,1 16,0 6,5 4,7 >0,05 
Không biết 7 hậu quả trên 21,1 31,5 21,5 10,0 <0,05 

Biết 1 hậu quả 30,3 43,0 32,9 14,7 <0,05 
Biết 2 hậu quả 22,1 19,9 32,8 13,3 <0,05 
Biết 3 hậu quả 8,0 4,6 6,0 13,4 <0,05 
Biết 4 hậu quả 5,6 0,8 1,7 14,6 <0,05 
Biết 5 hậu quả 3,7 0,1 0,7 10,4 <0,05 
Biết 6 hậu quả 3,3 0,1 0,4 9,7 <0,05 
Biết 7 hậu quả 5,9 0,0 4,1 13,9 <0,05 



 y học thực hành (716) - số 5/2010 
  
  
 

12 

Có 7 hậu quả của bệnh NKĐSS/LTQĐTD có thể 
xẩy ra đối với người phụ nữ bị mắc bệnh. Kiến thức 
của cả phụ nữ, nam giới và vị thành niên về vấn đề 
này rất hạn chế. Còn 21,1% đối tượng phỏng vấn 
không kể được một hậu quả nào của bệnh 
NKĐSS/LTQĐTD có thể đối với người phụ nữ bị mắc 
bệnh, trong đó cao nhất chính là phụ nữ (31,5%), tiếp 
đến là nam giới (21,5%) và thấp nhất là vị thành niên 
(10,0%). Sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê với 
p<0,05. Rất ít người kể được từ 3 hậu quả trở lên. Hậu 
quả được nhiều người kể đến nhất là có thể dẫn đến 
vô sinh cũng chỉ là 45,5%, trong đó tỷ lệ vị thành niên 
kể được (66,9%) cao hơn so với nam giới (43,3%) và 
phụ nữ (26,7%). Hậu quả được ít người kể đến nhất là 
có thể dẫn đến chửa ngoài tử cung (15,3%), tỷ lệ vị 
thành niên kể được (37,5%) cũng cao hơn so với nam 
giới (6,1%) và phụ nữ (2,7%). Nhìn chung, hiểu biết 
của vị thành niên về các hậu quả của bệnh 
NKĐSS/LTQĐTD đối với người phụ nữ tốt hơn so với 
nam giới và phụ nữ đã lập gia đình. 

Tỷ lệ người hiểu đúng và đầy đủ về các đối tượng 
cần điều trị khi phát hiện người bị mắc bệnh 
NKĐSS/LTQĐTD còn rất thấp.. Chỉ có 1/5 số đối 
tượng phỏng vấn hiểu rằng cần “Điều trị cho người 
bệnh và cho tất cả những người đã có sinh hoạt tình 
dục với người bệnh”. Tỷ lệ vị thành niên biết đúng cần 
phải điều trị cho những ai khi một người mắc bệnh 
LTQĐTD (38,5%) cao hơn so với phụ nữ và nam giới 
(11,2 và 12,3%). Ngược lại, tỷ lệ đối tượng phỏng vấn 
hiểu chưa đầy đủ là “Chỉ cần điều trị cho người bệnh” 
và “Cần điều trị cho cả hai vợ chồng” chiếm đa số. 
Còn một số ít đối tượng phỏng vấn không biết cần 
phải điều trị cho những ai khi một người mắc bệnh 
LTQ§TD (4,9%). 

Bảng 3. Tỷ lệ % người hiểu biết cần điều trị cho 
những ai khi một người mắc bệnh 

Đối tượng 
 cần điều trị Tổng Phụ 

nữ 
Nam 
giới 

Vị thành 
niên p 

Cho người bệnh 31,7 40,8 33,5 36,9 >0,05 
Cho cả hai vợ 

chồng 37,4 43,7 52,7 15,4 <0,05 

Cho cả những 
người đã cùng sinh 

hoạt tình dục 
20,5 11,2  38,5 <0,05 

Cho người khác 0,1 0 12,3 0,3 >0,05 
Không biết 4,9 4,3 1,5 8,9 >0,05 

 
Nguồn thông tin về các chủ đề CSSKSS mà các 

đối tượng được điều tra nhận từ đài và vô tuyến chiếm 
tỷ lệ cao nhất (71,3%), tiếp theo là từ cộng tác viên 
dân sô và y tá thôn bản (60,6%), sách báo chiếm tỷ lệ 
54,6%. Còn lại các nguồn thông tin khác chiếm tỷ lệ 
thấp dưới 50% như phim ảnh, thầy cô giáo, họ hàng, 
bạn bè, và các tổ chức quần chúng.  

Bàn luận 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỉ có 

khoảng 2/3 số phụ nữ, nam giới tuổi 15-49 và vị thành 

niên tuổi từ 15-49 biết từng bệnh phụ khoa, lậu và 
giang mai trong khi đó chỉ khoảng 50% là biết cả 3 
nhóm bệnh này. Tỷ lệ người biết về hậu quả của các 
bênh NKĐSS/LTQĐTD và cách điều trị đúng cũng rất 
thấp như bảng 2 và 3 đã nêu trên. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi phù hợp với một số nghiên cứu 
trong thời gian gần đây cho thấy tỷ lệ hiểu biết về ácc 
bệnh này là thấp [2,4]. Qua các quan sát định tính 
điều này là rất hợp lý vì: các thông tin về các bệnh 
này thường ít được nói đến vì mọi người cho là nhạy 
cảm, người mắc các bệnh NKĐSS/LTQĐTD thường 
cảm thấy xấu hổ và mặc cảm. Thậm chí nhiều người 
mắc bệnh nhưng giấu kín không đi khám chữa bệnh. 
Mặt khác, các thông tin ®¨ đến người dân chủ yếu là 
vô tuyến và đài phát thanh là những nguồn thông tin 
có thời lượng ít và thường phát vào thời gian mà người 
dân ít có thơì gian xem và nghe. Trong nghiên cứu về 
sức khoẻ sinh sản và bệnh NKĐSS/LTQĐTD tại một 
số nước Châu Âu, Bruce đã công bố sự hiểu biết của 
khách hàng về những bệnh NKĐSS/LTQĐTD có tầm 
quan trọng rất lớn trong việc dự phòng và điều trị các 
bệnh này [5]. Tác giả đã nêu lên những khách hàng 
hiểu biết về bệnh thường đến cơ sở y tế để được tư vấn 
và điều trị nhiều hơn các khách hàng không hiểu biết 
và ngay cả thời gian điều trị và chi phí cho khám chữa 
bệnh cho những khách hàng này cũng giảm rất nhiều. 
Tác giả cũng đã nêu lên được vai trò của truyền thông 
thông qua cơ sở y tế và các phương tiện thông tin đại 
chúng. Mặc dù vậy tác giả cũng nhấn mạnh tầm quan 
trọng của tư vấn cá nhân cho khách hàng có hiệu quả 
hơn rất nhiều so với các phương tiện truyền thông đại 
chúng như vô tuyến và các tờ rơi. 

Kết luận và kiến nghị 
Kiến thức của người dân về các bệnh 

NKĐSS/LTQĐTD, hậu quả của bệnh cũng như về 
điều trị các bệnh này là thấp, đều dưới 60%, đặc biệt 
hiểu biết về hậu quả và điều trị bệnh đều dưới 
50%.Các nguồn thông tin cho người dân chủ yếu là 
vô tuyến và đài. Nghiên cứu đề xuất việc tuyên truyền 
giáo dục sức khoẻ sinh sản và đặc biệt là truyền 
thông thay đổi hành vi cho người dân là rất quan 
trọng trong việc dự phòng và điều trị bệnh 
NK§SS/LTQ§TD. 
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